Đại học quốc gia hà nội

Trường Đại học khoa học tự nhiên


khung chương trình đào tạo thạc sĩ

Chuyên ngành

: Sinh thái học
Mã số


: 60 42 60

Ngành


: Sinh học

Hà nội - 2007

Đại học quốc gia Hà nội

Trường Đại học khoa học tự nhiên
khung chương trình đào tạo thạc sĩ
Chuyên ngành

: sinh tháI học                                 

 Mã số


: 60 42 60

 Ngành


: Sinh học

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học chuyên ngành Sinh thái  học được ban hành theo Quyết định số:         /SĐH ngày    tháng      năm  2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

                                                  
                Hà Nội, ngày      tháng      năm 2007





                      
Chủ nhiệm khoa sau đại học





     
               GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công

Hà Nội - 2007

Mục lục

	Trang

	Phần I. Giới thiệu chung về chư​​ơng trình đào tạo
	4

	
	1. Một số thông tin chung về chuyên ngành đào tạo
	4

	
	2. Đối t​​ượng dự thi và các môn thi tuyển
	4

	Phần II. Khung chư​​ơng trình đào tạo
	4

	
	1. Mục tiêu đào tạo
	4

	
	2. Nội dung ch​​ương trình đào tạo
	4

	
	
	2.1. Tóm tắt yêu cầu của chư​​ơng trình đào tạo
	4

	
	
	2.2. Ch​​ương trình khung
	5

	
	
	2.3. Tài liệu tham khảo
	9

	
	
	2.4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy
	17

	
	
	2.5. Tóm tắt nội dung môn học
	20




Khung chương trình đào tạo thạc sĩ

Chuyên ngành: Sinh thái học
Ngành: Sinh học
Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

1.1. Tên chuyên ngành 



+ Tiếng Việt: Sinh thái học


+ Tiếng Anh: Ecology

1.2. Mã số chuyên ngành: 60 42 60

1.3. Tên ngành



+ Tiếng Việt: Sinh học



+ Tiếng Anh: Biology

1.4. Bậc đào tạo: Thạc sĩ

1.5. Tên văn bằng:



+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Sinh học



+ Tiếng Anh: Master in Biology

1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện qui định dưới đây được dự thi vào Thạc sĩ  Sinh thái học.

a. Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh phải có  một trong các văn bằng sau:


- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi. 


- Có bằng tốt nghiệp chính qui ngành gần với ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức các môn học để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) qui định .


b. Thâm niên công tác:


- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.


- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm (24 tháng) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi.

c. Các điều kiện khác:


- Thí sinh phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập và lao động theo thông tư  liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20.8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


-  Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp  Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có giấy xác nhận của ủy ban Nhân dân phường nơi cư trú vào hồ sơ xin đăng ký dự thi.


- Thí sinh phải nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.


2.2. Các môn thi tuyển đầu vào


a. Môn cơ bản
:  Toán cao cấp thống kê


b. Môn cơ sở

:  Sinh học cơ sở

c. Môn Ngoại ngữ
: Trình độ B, chọn thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc.

PHần II. Khung chương trình đào tạo
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Về kiến thức

Thạc sỹ phải là người có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học-công nghệ và kinh tế, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành  Sinh thái học.

1.2.  Về năng lực:
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Sinh thái học, người học sẽ được trang bị những kiến thức và năng lực tham gia nghiên cứu và giảng dạy về Sinh thái học trong các trường Đại học, Cao đẳng và trong các viện nghiên cứu. ứng dụng các kiến thức Sinh thái học trong các lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học nhằm phát triển các hệ sinh thái một cách bền vững. 

1.3.  Về nghiên cứu:

Sau khi tốt nghiệp cao học thuộc chuyên ngành Sinh thái học các học viên có đủ kiến thức và năng lực tham gia nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên sâu thuộc chuyên ngành Sinh thái học bao gồm : Sinh thái học ở nước; Sinh thái học ở cạn; Sinh thái môi trường.

2. Nội dung đào tạo:

2.1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số đơn vị học trình phải tích lũy 52 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung bắt buộc

: 11 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
: 26 tín chỉ

+ Bắt buộc: 20 tín chỉ

+ Tự chọn : 6 tín chỉ

· Luận văn tốt nghiệp


:15 tín chỉ

2.2. Khung chương trình

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Sô
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung 

Foreign language for general purposes
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/0/90)
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for general purposes
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	20
	
	
	

	4
	SHTT 503
	Phân loại sinh học

Biosystematics
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	5
	SHTT 504
	Sinh học phân tử
Molecular Biology
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	6
	SHBC 505
	Sinh thái học ở cạn

Terrestrial Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	7
	SHBC 506
	Hệ Sinh thái các thủy vực

Ecology of water bodies
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	8
	SHBC 507
	Hệ sinh thái nông nghiệp

Agro- ecosystem and Environment Protection Issues
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	9
	SHBC 508
	Sinh thái học quần thể

Population Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	10
	SHST 509
	Toán sinh thái

Mathematical Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	11
	SHST 510
	Sinh thái học hệ sinh thái
Systems Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	12
	SHST 511
	Phương pháp nghiên cứu sinh thái học

Ecological Methodology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	II.2 .Các học phần tự chọn
	6 tín chỉ
	
	
	

	
	Sinh tháI ở nước
	6/14
	
	
	

	13
	SHST 512
	Sinh thái học lý thuyết

Theoretical Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	14
	SHST 513
	Sinh thái học độc tố

Ecotoxicology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	15
	SHST 514
	Sinh thái học phát triển

Eco-development
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	16
	SHST 515
	ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong sinh thái học

Apply of GIS for Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	17
	SHST 516
	Sinh vật chỉ thị

Bioindicators
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	18
	SHST 517
	Năng suất sinh học thủy vực
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	19
	SHST 518
	Sinh thái học đất ngập nước

Ecology of Wetlands
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	Sinh thái ở cạn
	6/12
	
	
	

	20
	SHST 512
	Sinh thái học lý thuyết

Theoretical Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	21
	SHST 513
	Sinh thái học độc tố

Ecotoxicology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	22
	SHST 514
	Sinh thái học phát triển

Eco-development
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	23
	SHST 515
	úng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong sinh thái học

Apply of GIS for Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	234
	SHST 519
	Hệ sinh thái rừng nhiệt đới

Tropical forest ecosystem
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	25
	SH§V 517
	Quy hoạch vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên

Planning of National Parks and Natural reserves
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	Sinh tháI môI trường
	6/14
	
	
	

	26
	SHST 512
	Sinh thái học lý thuyết

Theoretical Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	27
	SHST 513
	Sinh thái học độc tố

Ecotoxicology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	28
	SHST 514
	Sinh thái học phát triển

Eco-development
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	29
	SHST 516
	Sinh vật chỉ thị

Bioindicators
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	30
	SHST 520
	Công nghệ sinh thái

Ecological Engineering
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	31
	SHST 521
	¤ nhiễm môi trường

Environmental Pollution
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	32
	SHST 522
	Đánh giá tác động sinh thái

Ecological effects Acessement
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận văn
	15
	
	
	

	
	Tổng 
	52
	
	
	


2.3  Danh mục tài liệu tham khảo

	TT
	Mã
	Môn học
	Tổng số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1
	MG01
	Triết học
	4
	

	2
	MG01
	Ngoại ngữ chung
	4
	

	
	MG01
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	

	II
	Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	

	1
	Các học phần bắt buộc
	20
	

	3
	SHTT 503
	Phân loại sinh học
	3
	1. Charles Jeffrey, 1977. Biological Nonmenclature. Edward Arnold.

2. Crampton, J.M., 1997. Molecular Biology of Disease vectors. Academic Press, London and New York.

3. Ferguson, A., 1980. Biochemical Systematics and Evolution, Blackie, Glasgow and London.

4. Greuter, W. (ed.), 1994. International Code of Botanical Nonmenclature (Tokyo code). Konigstein.

5. House of Lords Select Committee on Science and Technology, 1992 : Systematic Biology Research. Her Majesty’s Stationary Office, London. 

6. Mayr, E., 1971. Populations, Species, and evolution: an abridgement of animal species and evolution. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

7. Mayr, E. and Ashlock, P.D., 1991. Principles of Systematic Zoology. IIed. Mc Graw-Hill, New York.

8. Pateron, H.E.H., 1993. Evolution and the Recognition Concept of Species. The Johns Hopkins University Press, Baltomore and London.

9. Service, M.W.(ed.), 1988. Biosystematics of Haematophagous Insects. Systematics Association, Oxford.

	4
	SHTT 504
	Sinh học phân tử
	3
	1. Benjamin Lewin. Genes V. Oxford University Press. (1994).

2. Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian lewis, Martin Raff, Keith Roberts. James D. Watson. Molecular Biology of the Cell (Third edition). Garland Publishing, Inc. (1994). NewYork and London.

3. David T. Suzuki, Anthony J.F. Graffiths, Jeffrey H. Miler, Richafd C. Lewontin. An Introduction to Genetic Analysis (Fourth edition). Freeman and Company. (1989). NewYork.

4. Henry A. Erlich. PCR-Technology. Priciples and Applications for DNA Amplification. Stockton Press (1989).

5. James Darnell, Harvey Lodish, David Baltimore. Molecular Cell Biology (Second edition). Scientific American Books, Inc. (1990). NewYork.

6. John Wilson and Tim Hunt. Molecular Biology of the Cell. The problems Book (Revised edition). Garland Publishing, Inc. (1994). NewYork and London.

7. Michael A. Innis, David Gelfand, John J. Sninsky, Thomas J. White. PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications. Academic Press, Inc. (1990).

8. Old R.W and Primrose S.B. Principles of Gene Manipulation. An Introduction to Genetic Enginerring (Firth edition). Blackwell Science Ltd. (1994).

9. Rolfs A., Schuller I., Finckh U., Weber-Rolfs I. PCR: Clinical Diagnostics and Research. Springer-Verlag. (1992). Berlin Heidelberg.

	5
	SHBC 505
	Sinh thái học ở cạn
	2
	1. Odum E. P., 1979. Cơ sở sinh thái học (sách dịch). Nhà xuất bản KHKT Hà nội.

	6
	SHBC 506
	Hệ sinh thái các thủy vực
	2
	1. Vũ Trung Tạng, 1994. Các hệ sinh thái cửa sông Việt nam.
Nhà xuất bản KHKT, Hà nội.

2. Vũ Trung Tạng, 1977. Biển Đông: Tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Nhà xuất bản KHKT, Hà nội.

3. Konstantinov A. X., 1984. Obshaja Hydrobidogia. Vushaja Skola, Maskva.

4. Low - McConnell R. H. Ecology of fishes in tropical waters.The Institute of Biology’s Studies in Biology no. 76.

5. McLusky Donald S., 1974. Ecology of Estuaries. London

6. Odum Eugene P., 1986. Basic Ecology. Philadelphia - New York - Chicago - Toronto.

7. Robert G. Wetzel, 1983. Limnology. Philadelphia - New York - Chicago - Toronto.

	7
	SHBC 507
	Hệ sinh thái nông nghiệp
	2
	1. Lê Văn Khoa, 1993. Hệ sinh thái nông nghiệp với những vấn đề qui hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường. Tập bài giảng. Trung tâm tài nguyên môi trường, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

2. Cao Liêm - Trần Đức Viên, 1990.Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường. NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp

3. Hartmut Vogtmann, 1985, Okologischer Landbau. Natur Verlag, F. R. Germany.

	8
	SHBC 508
	Sinh thái học quần thể
	2
	1. Andrewartha H. G.,.  Introduction to the Study of Animal Populations,  Second Edition, Chapman & Hall,  1970, 283 p.

2. Begon M. and Mortimer M., Population Ecology: A Unified Study of Animals and Plants,    2nd ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford, ;1986, 201 p.

3. Caughley G., Analysis of Vertebrate Populations, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons Ltd, 1980, 205 p.

4. Hastings A., Population Biology. Concepts and Models, Springer-Verlag New York, Inc.  1997, 220 p. 

5. Krebs J. R. and Davies N. B.  An Introduction to Behavioural Ecology, Third Edition, Blakwell Scientific Publications, 1992, 388 p. 

6. Odum E.P., Cơ sở sinh thái học. (Bản dịch tiếng Việt), Tập I,  Nhà xuất bản ĐH và THCN, Hà nội, 1978, 423 tr.

7. Putman R. J., Community Ecology, Chapman & Hall,  1994, 178 p.

8. Sparre, P. and Venema, S.C., Introduction to tropical fish stock assessment. Part I. Manual.    FAO Fisheries technical paper 306/1. Rev.1, FAO, Rome, 1992, 376 p.

9. Svirezhev Yu.M. and Logofet D.O.,  Stability of Biological Communities, Mir Publishers, Moscow,  1983, 319 p.

	9
	SHST 509
	Toán sinh thái
	2
	1. Lead E. 1989,Mathematical models in Biology

2. Jorgensen S.E., 1983. Application of Ecological Modelling in Environmental Management. Elsevier scientific publishing company, Amsterdam-Oxford-New York

3. De Wit C. T. and Goudriaan J. 1978, Simulation of Ecological processes. Wageningen Centyre for Argiricultural Publishing and Documentation

4. Batschelet E. 1979, Introduction to Mathematics for lif scientists. Springger-Verlag Berlin Heidelberg New York

5. Lingeman R. 1993, Mathematical Models in Population Biology. I. General Biomathematics University of Amsterdam, Faculty Group Biological Information Techniques.

	10
	SHST 510
	Sinh thái học hệ sinh thái
	2
	1. E. Jorgensen, 1992. Integration of Ecosystem Theories: A pattern Kluwer Academic Publishers.

	11
	SHST 511
	Phương pháp nghiên cứu sinh thái
	2
	1. C. J. Krebs, 1989. Ecological methodology. Harper Collins Publishers. New York

	12
	SHST 512
	Sinh thái học lý thuyết
	2
	1. 1 R.M.May, Theoretical Ecology. lackwell Scientific Publicatiãn, 1976

2. J.W. Da Silva, Introduction µ la theoric ecologique. Mason, Pris, 1979

	13
	SHST 513
	Sinh thái học độc tố
	2
	1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường
2. Bộ môn phân tích và độc chất, trường Đại học Dược Khoa. Bài giảng kiểm nghiệm độc chất. Nhà xuất bản Y học,1984

3. Đào Ngọc Phong. Bài giảng độc tố học. Trường Đại học Y Hà nội, 1996

4. Đinh Văn Sâm, Trần Văn Nhân,1997.Ô nhiễm các chất nguy hại một số ngành công nghiệp Việt Nam. ĐHBKHN

5. Lê Thạc Cán, Trịnh Thị Thanh và nnk. Hiện trạng và dự báo ô nhiễm các chất nguy hại Công nghiêp ở Hà nội, 1997

6. Mai Đình Yên, Sinh thái cơ sở. Bài giảng. Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 1992.

7. Hoàng Như Tố. Độc chất học . Nhà xuất bản Y học và TDTT, 1970   

8. Phạm Ngọc Đăng, Trần Hiếu Nhuệ. Hiện trạng ô nhiễm môi trường Việt Nam, 1998. Bộ KHCN- MT,1998

9. Tổ chức y tế thế giới. Hướng dẫn về chất lượng nước uống. Viện Pasteur Nha Trang,1998

10. Trịnh Thị Thanh. Quản lý chất thải nguy hại. Bài giảng Đại học Tổng hợp Hà nội,1995.

11. Lê Trình. Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật,1997

12. Chulabhorn Research Institune. Environment Toxicology, volume 1, 2, 3, 1996

13. Hammer Mark.J. - Water and wastewater Technology. 2nd edition, John Wiley & Sons, N.Y, 1986.

14. Miljokonsulterna. Sebra Envotec. Hazardous wastes management. Nykoping, Sweden,1996

15. World Health Organisation (WHO). Princip of Toxicology,1995

16. World Health Organisation (WHO). Assessment of sources of Air, Water and Land Pollution,1997.

	14
	SHST 514
	Sinh thái học phát triển
	2
	1. R. K. Sinha, 1994. Development without destruction (= Ecodevelopment). Environmentalist Publisher. India.

	15
	SH§V 515
	úng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong sinh thái học
	2
	1. Đoàn Hương Mai, Mai Đình Yên, 2003. ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu sinh thái học. Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. (Tài liệu dịch gốc, lưu hành nội bộ).

2. Nguyễn Ngọc Thạch và cộng sự, 1997. Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

3. Nguyễn Đình Dương và cs., 1999. Hướng dẫn thực hành xử lý ảnh số và GIS. Viện Địa lý, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

4. D..D. Gilbertson, M. Kent and F. B. Pyatt, 1989. Practical Ecology for Geography and Biology. (Survey, mapping and d©t analysis). London, Uniwin Hyman.

5. Tổng cục địa chính, 2000. Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình. Nhà xuất bản bản đồ.

6. Vũ Quyết Thắng, 1999. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái môi trường. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Tài liệu lưu hành nội bộ).

7. Almo Farina, 1998. Principles and Methods in Landscape Ecology. Chapman & Hall.

	16
	SHST 516
	Sinh vật chỉ thị
	2
	1. J. M. Hellawell, 1989. Biological indicators of freshwater pollution and Environmental Management. A. Elsevier applied science. London.

	17
	SHST 517
	Năng suất sinh học thủy vực
	2
	

	18
	SHST 518
	Sinh thái học đất ngập nước
	2
	1. W. J. Mitsch, J. G. Gosselink, 1986. Wetlands. Van NOstrand Reinhold. New York, 473pp.



	19
	SHST 519
	Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
	2
	1. David Attenborough, 1990. The last rain forests. Misstchell Beazley in association ­ith IUCN: the World Conservation Union.

2. Hoàng Hoè (chủ biên) 1998. Bảo bệ và phát triển tài nguyên rừng Việt Nam. NXB.  Giáo dục, Hà Nội.

3. Richards P.W. 1997. Rừng mưa nhiệt đới.

4. Thái Văn Trừng, 1978. Thảm thực vật rừng Việt Nam. NXB. KH-KT, Hà Nội.

5. Nguyễn Nghĩa Thìn, 2005. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Nxb ĐHQGHN

	20
	SH§V 517
	Quy hoạch vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên
	2
	1. Collins N. Mark, Sayer Jefrey A., Withmore Timothy, 1991. The Conservation Atlas of Tropical forests Asia and the Pacific. BP. M (Macmillan) IUCN, WCMC 

2. Đỗ Tước, 1997. Dự án qui hoạch và phát triển động vật quí hiếm.Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện điều tra qui hoạch rừng Hà nội 

3. Ministry of Forestry, S. R. V., 1991. Vietnam Forestry Sector review.Tropical Forestry Action Program. (Main Report), Hanoi.

	21
	SHST 520
	Công nghệ Sinh thái
	2
	1. W. J. Mitsch, S. E. Jorgensen, 1989. Ecological Engineering. John Wiley Sons. New York. 462pp.

	22
	SHST 521
	¤ nhiễm môi trường
	2
	1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. 1998, 1999

2. Lê Thạc Cán và nnk. Chương trình giáo dục môi trường. Vụ Trung học và chuyên nghiệp dạy nghề, 1999.

3. Phạm Ngọc Đăng. ¤ nhiễm môi trường không khí. 1998

4. Lê Văn Khoa và nnk. Nông nghiệp và môi trường. NXB. Giáo dục, 1999

5. Lê Văn Khoa và nnk. Hóa học nông nghiệp. NXB. ĐHQG HN, 1997

6. Trần Hữu Nhuệ. ¤ nghiễm môi trường. Giáo trình Đại học Xây dựng Hà Nội, 1994

7. Đào Ngọc Phong. Sức khỏe môi trường. Giáo trình Đại học Y Hà Nội

8. Trịnh Thị Thanh. Độc học và sức khỏe môi trường. Giáo trình ĐHQGHN

9. Nguyễn Quốc Tín. ¤ nhiễm trong nhà. Bộ KHCN & MÔI TRƯẤNG, 1999

10. Mai Đình Yên. Con người và cuộc sống. NXB. ĐHQG HN, 1994

11. WHO. Mamagement and control of the environment. Geneva

12. S. E. Jorgensen, I. Johnson. Principles of Environmental Science and Technology. Elsevier.

	23
	SHST 522
	Đánh giá tác động sinh thái
	2
	1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. 1998, 1999

2. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ. Đánh giá tác động môi trường. NXB ĐH QG Hà Nội, 2000. 

3. Lê Thạc Cán và nnk. Đánh giá tác động môi trường. Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn. NXB KH và KT, Hà Nội, 1993

4. Alan Gilpin. Environmental Impact Assessment, Cutting edge for the twenty first cªntry. Cambridge University Press, 1995


2.4  Danh sách cán bộ giảng dạy

	TT
	Mã số
	Môn học
	Tổng số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Học hàm, học vị, Họ và tên, Chuyên ngành đào tạo, Đơn vị công tác

	I
	
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1
	MG01


	Triết học
	4
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung
	4
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	

	II
	
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	

	
	
	 Các học phần bắt buộc
	20
	

	4
	SHTT 503


	Phân loại sinh học
	3
	GS. TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn, Thực vật học, Trường ĐHKHTN

PGS. TS. Trịnh Đình Đạt, Di truyền học, Trường ĐHKHTN

	5
	SHTT 504


	Sinh học phân tử
	3
	TS. Võ Thương Lan, Lý sinh học, Trường ĐHKHTN

TS. Phan Tuấn Nghĩa, Hoá sinh học, Trường ĐHKHTN

GS.TS. Nguyễn Quốc Khang, Hoá sinh học, Trường ĐHKHTN

	6
	SHBC 505


	Sinh thái học ở cạn
	2
	GS. TS. Lê Vũ Khôi, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	7
	SHBC 506


	Hệ sinh thái các thủy vực
	2
	GS. TS. Vũ Trung Tạng, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS.Nguyễn Xuân Quýnh, Thuỷ sinh, ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	8
	SHBC 507


	Hệ sinh thái nông nghiệp
	2
	PGS. TS. Phạm Bình Quyền, ĐVKXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Anh Diệp, ĐHKHTN

	9
	SHBC 508


	Sinh thái học quần thể
	2
	PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Lưu Lan Hương, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	10
	SHST 509


	Toán sinh thái
	2
	PGS.TS. Lưu Lan Hương, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	11
	SHST 510


	Sinh thái học hệ sinh thái
	2
	GS. TS. Vũ Trung Tạng, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Lưu Lan Hương, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	12
	SHST 511


	Phương pháp nghiên cứu sinh thái
	2
	GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

TS. Trần Văn Thụy, Thực vật học, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	2
	Các học phần lựa chọn

	13
	SHST 512


	Sinh thái lý thuyết
	2
	GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Lưu Lan Hương, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	14
	SHST 513


	Sinh thái học độc tố
	2
	TS. Lê Thu Hà, Sinh thái học, Trường ĐHKHTN

GS.TS Nguyễn Quốc Khang, Hóa sinh học, Trường ĐHKHTN

PGS.TS Trịnh Thị Thanh, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN

	15
	SHST 514


	Sinh thái học phát triển
	2
	GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Lưu Lan Hương, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	16
	SHST15


	ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong sinh thái học
	2
	TS. Trần Văn Thuỵ, Thực vật học, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	17
	SHST 516


	Sinh vật chỉ thị
	2
	PGS. TS. Nguyễn Xuân Quýnh, ĐVKXS, Trường ĐHKHTN

GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

TS. Lê Thu Hà, Sinh thái học, Trường ĐHKHTN

	18
	SHST 517


	Năng suất sinh học thủy vực
	2
	PGS. TS. Nguyễn Xuân Quýnh, ĐVKXS, Trường ĐHKHTN

TS. Nguyễn Văn Vịnh, ĐVKXS, Trường ĐHKHTN

GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

GS. TS. Vũ Trung Tạng, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	19
	SHST 518


	Sinh thái học đất ngập nước
	2
	GS. TS. Vũ Trung Tạng, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	20
	SHST 519


	Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
	2
	GS. TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn, Thực vật học, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

TS. Trần Văn Thụy, Thực vật học, Trường ĐHKHTN.

	21
	SH§V 517


	Quy hoạch vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên
	2
	PGS. TS. Hà Đình Đức, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

GS. TS. Lê Vũ Khôi, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	22
	SHST 520


	Công nghệ sinh thái
	2
	GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Lưu Lan Hương, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

TS. Lê Thu Hà, Sinh thái hoc, Trường ĐHKHTN

	23
	SHST 521


	¤ nhiễm môi trường
	2
	TS. Lê Thu Hà, Sinh thái học, Trường ĐHKHTN

GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Lưu Lan Hương, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN

	24
	SHST 522


	Đánh giá tác động sinh thái
	2
	TS. Trần Văn Thuỵ, Thực vật học, Trường ĐHKHTN

TS. Lê Thu Hà, Sinh thái học, Trường ĐHKHTN 

GS. TS. Mai Đình Yên, ĐVCXS, Trường ĐHKHTN


2.5 Tóm tắt nội dung môn học
1. Triết học,
Điều kiện và môn học tiên quyết:
Tóm tắt môn học:
2. Ngoại ngữ chung
Điều kiện và môn học tiên quyết:
Tóm tắt môn học:
3. Ngoại ngữ chuyên ngành
Điều kiện và môn học tiên quyết:
Tóm tắt môn học:
4. Phân loại sinh học 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Nguyên tắc phân loại động vật (hoặc thực vật và vi sinh vật);  Tế bào học; Sinh hóa học

Tóm tắt môn học:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: tầm quan trọng của phân loại học sinh học trong sinh vật học hiện đại; sự giống nhau và khác nhau giữa phân loại học cổ điển và phân loại học sinh học. Những khái niệm cơ bản về các phương pháp hiện đại trong phân loại học và sự lựa chọn các phưưong pháp phân loại trong khi nghiên cứu các nhóm loài.

5. Sinh học phân tử
Điều kiện và môn học tiên quyết: Di truyền; Sinh hóa; Tế bào và mô phôi

Tóm tắt môn học:
Sinh học phân tử đưa ra và phân tích ở mức độ phân tử các phản ứng sinh học, các quá trình điều khiển, kiểm soát chúng xảy ra trong tế bào, trong quá trình phát triển, phân chia, trong phản ứng miễn dịch cũng như nguồn gốc của ung thư của sinh vật prokariot cũng như sinh vật eukariot. Môn học đề cập đến các phương pháp, các kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nóng bỏng của sinh học ngày nay.

Giáo trình Sinh học phân tử gồm 6 chương trình giới thiệu về AND và hoạt động của gen trong tế baò; Kỹ thuật AND tái tổ hợp; Tính phức tạp của genome và tỷ lệ thông tin di truyền chứa trong đó; Tổng hợp, vận chuyển protein; Các tín hiệu truyền trong tế bào; Chu trình tế bào và động học của quá trình phân bào; Các cơ chế sửa chữa AND và ung thư.

6.  sinh thái học ở cạn 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học
Tóm tắt môn học: Môn học giới thiệu về môi trường trên cạn; Quần xã và các đặc trưng của quần xã trên cạn; Hệ sinh thái và các hệ sinh thái điển hình trên cạn; Quản lý và bảo vệ đa dạng sinh học trên cạn

7.Hệ sinh thái các thủy vực 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Sinh thái cá
Tóm tắt môn học:

Trang bị cho người học các kiến thức tổng quan và chuyên sâu về các hệ sinh thái thủy vực khác nhau, kể cả biển, đại dương và các thủy vực nội địa. Từ đó bàn đến vấn đề ô nhiễm nước và quản lý bền vững các hệ sinh thái nước. Người học có khả năng đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề khác nhau, kể cả môi trường nước và nguồn lợi sinh vật ở nước thuộc các hệ sinh thái thủy vực ở biển và đất liền.

8. Sinh thái học Nông nghiệp 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Sinh thái học đại cương Thổ nhưỡng học
Tóm tắt môn học:
Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái nông nghiệp, cấu trúc chức năng và năng suất về mối quan hệ giữa sinh thái học và nông nghiệp và các xu hướng chính trong phát triển nông nghiệp từ trước đến nay.

Môn học cũng đặc biệt đề cập đến các vấn đề chiến lược trong nông nghiệp ở Việt Nam và phương pháp luận trong việc phân vùng sinh thái nông nghiệp nhằm phát triển một nền nông nghiệp có năng suất cao và bền vững.

Môn học được thiết kế theo trình tự logic chặt chẽ, từ những khái niệm cơ bản đến cấu trúc, chức năng và các xu thế phát triển chính trong nông nghiệp và cuối cùng là phương pháp luận để phân vùng sinh thái nông nghiệp và các chiến lược phát triển nông nghiệp ở Việt Nam.

9. Sinh thái học quần thể 
Điều kiện và môn học tiên quyết:Sinh thái học cơ sở; Lý thuyết sinh thái; Toán giải tích và thống kê; Toán sinh thái
Tóm tắt môn học:
Môn học này cung cấp cho các học viên cao học thuộc nhóm ngành “Sinh thái học quần thể, quần xã và đa dạng sinh học” các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các vấn đề  sinh thái học liên quan đến các quần thể đơn loài và đa loài. Giáo trình sẽ tập trung giải quyết các vấn đề sau: Các đặc trưng và các quá trình diễn ra trong quần thể trong mối liên quan đến biến động số lượng của chúng; Cạnh tranh cùng loài và cạnh tranh khác loài cũng như các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể và giữa các quần thể với nhau, đặc biệt là các mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi, vật ký sinh-vật chủ, động vật ăn cỏ và cỏ; Các chiến lược thích ứng trong chu kỳ sống của các cá thể và quần thể; Sự điều chỉnh kích thước quần thể và các trạng thái cân bằng của chúng. Vì sinh thái học quần thể là một học chuyên nghiên cứu về số lượng, nhằm hiểu và nắm được những biến động của nó, để từ đó có thể dự báo được những thay đổi về kích thước quần thể theo thời gian,  nên một phần đáng kể nội dung giáo trình tập trung vào các mô hình toán đối với quần thể đơn loài, đa loài và các mô hình phân tích trong quản lý và kiểm soát quần thể.

10.   Toán sinh thái 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Toán cao cấp; Sinh thái học cơ sở;  Lý thuyết sinh thái
Tóm tắt môn học:
Chuyên đề “Sinh thái toán” tiếp cận cách giải quyết một số vấn đề sinh thái học theo phương pháp toán học, chuyên đề này được coi là chuyên đề cập nhật đối với các chuyên gia sinh thái học trong thời đại phát triển mạnh mẽ tin học và máy tính. Bao gồm : Lý thuyết về phương trình sai phân tuyến tính áp dụng trong Sinh thái học ; Phương trình sai phân phi tuyến và sự áp dụng của chúng trong sinh thái học ; Phương trình vi phân thông thường và những quá trình liên tục trong Sinh thái học; áp dụng các mô hình sinh thái trong việc quản lý môi trường; Tiến hành mô phỏng các mô hình bằng một số ngôn ngữ chuyên dụng.
11. Sinh thái học hệ sinh thái 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học
Tóm tắt môn học:
Môn học “Sinh thái học hệ sinh thái” giới thiệu những nội dung chính của Sinh thái học hệ sinh thái. Đó là các nội dung như: định nghĩa và chức năng, các mô hình, dòng năng lượng, entropy, lý thuyết về thảm họa, biến động, quản lý bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái, bao gồm : Định nghĩa và các đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái ; Các mô hình trong sinh thái học; Năng lượng và sinh thái ;  Entropi và sinh thái ; Các quan điểm mạng lưới và thứ bậc của các hệ sinh thái ; Lý thuyết về thảm họa và sinh thái ; Động học các hệ sinh thá; và quản lý bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái
12.Phương pháp nghiên cứu sinh thái 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học

Tóm tắt môn học:

Môn học “Phương pháp luận sinh thái” giới thiệu các phưưong pháp nghiên cứu sinh thái học như lấy số liệu, quan sát ngoài thiên nhiên, thực nghiệm sinh thái và phân tích số liệu viết báo cáo khoa học. Môn học cũng đề cập đến phương pháp luận sinh thái có nghĩa là cách tiếp cận về phương pháp để giải quyết một vấn đề sinh thái học, bao gồm các nội dung: Các dẫn liệu sinh thái học; Xác định độ phong phú của quần thể; Chương 3. Lấy mẫu và thiết kế thí nghiệm; Xác định các thông số quần xã; Phương pháp GIS và Viễn thám; Đánh giá hậu quả sinh thái học

13. Sinh thái học lý thuyết 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học
Tóm tắt môn học:
Môn học “Lý thuyết Sinh thái học” giới thiệu một số vấn đề lý thuyết sinh thái chính hiện nay: các vấn đề như lý thuyết về mô hình toán quần thể đơn, mô hình tác động qua lại của hai quần thể, cấu trúc của quần xã, diễn thế của quần xã, quần xã sinh vật ở các đảo, cấu trúc của hệ sinh thái, tính bền vững của hệ dinh thái, sinh thái xã hội...

13. Sinh thái học độc tố 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học; Động vật học; Thực vật học; ¤ nhiễm môi trường
Tóm tắt môn học:
Vấn đề quản lý chất thải nguy hại là một trong những vấn đề trọng tâm cần giải quyết nhằm đảm bảo cơ sở cho sự phát triển bền vững. Theo tốc độ phát triển đô thị hóa và công nghiệp hóa, chất thải nguy hại không những nhiều hơn về mặt số lượng mà còn phức tạp hơn về mặt tính chất, hình thức và mức độ tác động tới môi trường và sức khỏe con người. Để làm cơ sở cho việc quản lý chất thải nguy hại hữu hiệu, các vấn đề cơ bản trong đó có độc học sinh thái cần được xem xét và nghiên cứu.

Độc học sinh thái là môn khoa học nghiên cứu tác động và ảnh hưởng của các chất độc tới cơ thể sinh vật trong đó có con người. Sau khi đã trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn, tính chất, phân loại chất thải nguy hại cũng như các mức độ tác động gây ảnh hưởng tới cơ thể sinh vật khác nhau (loại hình, mức độ, cơ chế...) môn học còn đưa ra các giải pháp (công nghệ, quản lý...) nhằm giảm thiểu tác động.

14. Sinh thái học phát triển 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học
Tóm tắt môn học:
Môn học “Sinh thái học phát triển” (= Sinh thái bền vững) giới thiệu nguyên tắc cơ bản muốn phát triển kinh tế xã hội phải dựa vào các hiểu biết về sinh thái học. Môn học phân tích kỹ về cơ sở sinh thái học cho sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng đô thị, khai thác sử dụng năng lượng bền vững.

16. ứng dụng viến thám và hệ thống thông tin địa lý (gis) trong sinh thái học - shST 515

Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học
Tóm tắt môn học:
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã cung cấp cho các nhà sinh thái học nhiều công cụ đắc lực phục vụ cho nghiên cứu sinh thái một cách hiệu quả, trong đó công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) có một tiềm năng rất to lớn. Môn học giới thiệu cho người học một phương pháp mới trong nghiên cứu sinh thái học. Sau khi học xong môn học này kết hợp với một số phần mềm trong thực hành, người học có thể tích lũy cho mình một phương pháp mới. Môn học cũng đề cập đến ứng dụng hệ thống thông tin địa lý có nghĩa là cách tiếp cận về phương pháp để giải quyết một vấn đề sinh thái học.

17.  Sinh vật chỉ thị 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học
Tóm tắt môn học:

Môn học đề cập đến phương pháp xác định chất lượng và quản lý các vực nước dựa vào các sinh vật chỉ thị. Phương pháp này so sánh với các phương pháp vật lý và hóa học trước đây có nhiều ưu điểm: rẻ, dễ thực hiện và nhất là công tác theo dõi và quản lý chất lượng nước thường xuyên. Nhóm các sinh vật dùng làm chỉ thị ở đây là các động vật không xương sống cỡ lớn ở nước.

18. Năng suất sinh học thủy vực 

Điều kiện, môn học tiên quyết: Người học phải học môn Cơ sở sinh thái học

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu về dòng năng lượng trong hệ sinh thái, sự sinh năng lượng và sự hình thành năng lượng sinh học trong hệ sinh thái nói chung và hệ sinh thái thủy vực.
19. sinh thái học đất ngập nước 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học
Tóm tắt môn học:
Hệ sinh thái đất ngập nước là một hệ sinh thái đặc biệt có ý nghĩa quan trọng về lý thuyết và về thực tiễn mà mãi cho tới gần đây mới được chú ý nghiên cứu. Nước ta có rất nhiều hệ sinh thái đất ngập nước cần được quản lý tốt. Môn học “Sinh thái học đất ngập nước” giới thiệu các đặc trưng vật lý hóa học và sinh vật học của đất ngập nước và các nguyên lý và phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước.

20. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới - SHSt 519

Điều kiện và môn học tiên quyết: Thực vật học, động vật học và vi sinh vật; Sinh thái học đại cương

Tóm tắt môn học:
Trang bị cho người học những kiến thức về lý luận cơ bản hệ sinh thái rừng, học xong người học có thể tự mình chủ động trong công tác nghiên cứu và thực hành về nghiên cứu cấu trúc thảm thực vật cũng như vững vàng trong công tác giảng dạy môn này các trường Đại học. Nội dung chính môn học gồm: Khái niệm chung; Đặc trưng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới; Hệ thống phân loại; Hệ thống phân loại; Rừng mưa thường xanh; Rừng lá cứng thường xanh; Rừng rụng lá; Vấn đề bảo tồn rừng nhiệt đới; Rừng Việt Nam
21. Quy hoạch vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học; Động vật học; Thực vật học

Tóm tắt môn học:
Khu Bảo tồn Thiên nhiên là nơi bảo tồn các hệ sinh thái và bảo vệ nguồn gen tự nhiên, nơi bảo vệ các loài động thực vật quí hiếm. ở đây còn là nơi bảo tồn các cảnh quan, địa hình có giá trị về môi trường, văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ đặc biệt. Là nơi nghiên cứu về sinh thái và tập tính động vật ngoài tự nhiên. Là nơi tham quan, du lịch, phổ biến kiến thức khoa học về thiên nhiên, môi trường.

22. Công nghệ sinh thái - shst 520

Điều kiện và môn học tiên quyết:Cơ sở sinh thái học

Tóm tắt môn học:
Môn học “Sinh thái công nghệ” giới thiệu các nguyên tắc và công nghệ sinh thái áp dụng trong việc bảo vệ phục hồi xây dựng các hệ sinh thái theo yêu cầu của công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Các vi sinh vật, thực vật, động vật và hệ sinh thái được điều khiển để xử lý ô nhiễm, bảo vệ đa dạng sinh học và phục hồi xây dựng cảnh quan. Công nghệ sinh thái là một hướng ứng dụng của sinh thái học rất có nhiều triển vọng đem lại kết quả tốt cho các nước nghèo và bền vững.

23. ¤ nhiễm môi trường 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Cơ sở sinh thái học

Tóm tắt môn học:
Môn học đề cập tới các vấn đề ô nhiễm môi trường của các thành phần cơ bản là ô nhiễm môi trường khí, môi trường nước, chất thải rắn và phần ô nhiễm đất. Các nội dung ô nhiễm được đề cập đến là các khái niệm cơ bản, nguồn gốc, loại hình, tính chất gây ô nhiễm. Ngoài ra, các phương pháp phân tích, đánh giá ô nhiễm và các giải pháp được đề cập trong giáo trình với các hình thức khác nhau từ phuương pháp cụ thể đến các nguyên lý. Để củng cố cho các kiến thức được trang bị trên lớp học, các hình thức hỗ trợ đào tạo khác được phối hợp như: tham quan thực địa (tham quan bãi rác, cơ sở sản xuất, bệnh viện), thực tập trong phòng thí nghiệm.

24. đánh giá tác động sinh thái 

Điều kiện và môn học tiên quyết:Cơ sở sinh thái học; ¤ nhiễm môi trường; Sinh thái độc tố

Tóm tắt môn học:
Môn học cung cấp kiến thức và phương pháp cơ bản nhất của một quá trình đánh giá tác động môi trường. Nội dung cơ bản gồm các bước thu thập số liệu, phân tích số liệu cho đến việc giám sát và báo cáo kết quả.
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